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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
· Nhà máy COBOVINA Bạch Tuyết được thành lập năm 1960. Đây là doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế và băng vệ sinh phụ nữ.

· Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975,nhà máy COBOVINA Bạch Tuyết được quốc hữu hóa trở thành nhà máy trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Dệt Hồng Gấm.

· Năm 1979, nhà máy được đổi tên thành Xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết theo Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 07/03/1979 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

· Ngày 29/04/1985,Xí nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

· Ngày 12/07/1988,Xí nghiệp được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

· Ngày 18/09/1992,Xí nghiệp được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

· Năm 1992, Xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết đã tiến hành đăng ký doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 338 của Hội đồng Bộ trưởng và được đổi tên thành Công ty Bông Bạch Tuyết theo Quyết định số 194/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

· Ngày 18/10/1996, Công ty Bông Bạch Tuyết được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

· Năm 1997, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển thể Công ty Bông Bạch Tuyết thành Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo Quyết định số 6630/QĐ-UB-KT ngày 20/11/1997.
· Từ ngày 15/3/2004 Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán.
· 11 năm liên tục (1996 – 2007) Công ty được nhận Bằng Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các loại bông y tế, băng vệ sinh phụ nữ và các sản phẩm khác từ bông băng, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, mua bán máy móc thiết bị ngành công nghiệp, xây dựng, điện, điện tử, hàng gia dụng, lương thực, thực phẩm, hàng điện, điện tử, hàng trang trí nội thất, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm có nội dung được phép lưu hành, mua bán trang thiết bị y tế, môi giới thương mại, sản xuất và mua bán các loại băng gạc y tế.
Định hướng phát triển của Công ty:

· Trở thành Công ty sản xuất và phân phối chuyên nghiệp hàng đầu các sản phẩm bông – băng – gạc phục vụ ngành Y tế và tiêu dùng tại Việt Nam.
· Phát triển đa ngành, tối ưu hóa các hoạt động SXKD nhằm gia tăng lợi nhuận và giá trị cổ phiếu, phát triển lâu dài và bền vững.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2006

Mục tiêu đã đề ra trong năm 2006 là xây dựng những tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững kể từ năm 2007; các biện pháp và kết quả đã đạt được trong năm 2006 là:

· Kết quả thực hiện SXKD:
	STT
	CHỈ TIÊU
	KH NĂM 2006
	%DT
	THỰC HIỆN

 NĂM 2006

	1
	Doanh thu thuần 
	75.599.000.000
	100,00
	65.110.431.691

	2
	Giá vốn hàng bán 
	51.256.000.000
	67,80
	44.323.267.342

	3
	Lợi nhuận gộp 
	24.342.000.000
	32,20
	19.935.492.006

	4
	Doanh thu hoạt động tài chính  
	36.000.000
	0,05
	15.001.579

	5
	Chi phí hoạt động tài chính 
	2.797.000.000
	3,70
	3.015.504.042

	6
	Chi phí bán hàng
	11.339.000.000
	15,00
	9.967.915.437

	7
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	4.157.000.000
	5,49
	4.490.279.477

	8
	Lợi nhuận trước thuế 
	6.083.000.000
	8,10
	2.428.592.452

	9
	Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	760.000.000
	
	170.448.690

	10
	Lợi nhuận sau thuế  
	5.323.000.000
	
	2.258.143.762

	11
	Lợi nhuận còn lại 
	4.791.000.000
	6,33
	2.258.143.762


· Về kinh doanh:

· Đã cải tiến, nâng cấp hệ thống phân phối nội địa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập.

· Đã xây dựng được đội ngũ nhân sự bán hàng và Marketing chuyên nghiệp, rất nhiều triển vọng.
· Thị trường xuất khẩu: đã xâm nhập được các thị trường khu vực và thế giới (Ghana, Togo, Campuchia…) bằng chính thương hiệu Bông Bạch Tuyết.
· Về sản xuất:

· Hoàn thiện việc khắc phục khiếm khuyết của dây chuyền MMTB hiện đại đầu tư từ năm 2003 và đưa vào khai thác có hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất.

· Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm thay thế và nâng cao giá trị gia tăng trên từng sản phẩm, giữ vững ưu thế hàng đầu về bông băng y tế.
· Về tài chính: mặc dù tình hình tài chính vô cùng khó khăn, đã cố gắng và rất linh động cân đối thu chi (chi trả lãi, trả nợ vay, mua sắm  và nâng cấp trang thiết bị văn phòng, đầu tư phần mềm quản lý mới và sửa chữa MMTB) để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

· Về quản trị và điều hành:
· Dự án di dời Phân xưởng cũ tại 16/2 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú được đẩy nhanh tiến độ và đang trong quá trình hoàn tất, tạo điều kiện để khai thác những lô đất.

· Xây dựng được phương án mở rộng ngành nghề: dự án thành lập ngành gạc, thương mại hoá các sản phẩm y tế như tăm bông, đinh nẹp vít…

· Hoàn thành phương án, biện pháp lấy lại và nâng cao vị thế thương hiệu Bông Bạch Tuyết. Đặc biệt là đã tìm ra và xây dựng xong phương án đưa BBT phát triển về mọi mặt trong những năm sau.

· Xây dựng và tổ chức lại khối kinh doanh, tìm ra được các biện pháp và phương án lấy lại thị trường.

· Tinh thần và lòng tin của CBCNV: tạo cho CBCNV lấy lại được lòng tin của chính mình, lòng tin với đồng nghiệp và với Ban điều hành.

· Cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ mới; quy trình, quy chế làm việc từng bước được hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tính kỷ cương, kỷ luật được phát huy;

· Về chăm lo đời sống CBCNV và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa:

· Duy trì ổn định SXKD, đảm bảo công ăn việc làm và từng bước cải thiện đời sống cho CBCNV;

· Lương bình quân của CBCNV năm 2006 là 1.720.091 đồng/người/tháng, tăng 20% so với năm 2005 (1.432.502 đồng/người/tháng);

· Thưởng Lễ, Tết, thưởng thi đua bình quân đạt 1.166.974 đồng/người, tăng 70% so với năm 2005 (685.486 đồng/người);

· Trong năm 2006 cũng đã tổ chức được chuyến tham quan du lịch kết hợp nghỉ dưỡng hàng năm nhằm động viên khuyến khích CBCNV; 

· Công tác thi tay nghề bậc thợ, nâng lương định kỳ cho CBCNV được thực hiện nghiêm túc; công tác đào tạo, tái đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; 

· Chế độ hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn cho CBCNV được tăng cường và khôi phục sau thời gian dài Công ty khó khăn không có điều kiện thực hiện hoặc thực hiện được ít; công tác chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc được quan tâm đúng mức.

· Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện trách nhiệm xã hội tiếp tục được duy trì và củng cố, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, nhân văn của Công ty.

· Phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được đẩy mạnh và đạt những kết quả rất tốt cả về số lượng và chất lượng: 33 sáng kiến cải tiến và giải pháp hữu ích được Hội đồng xét duyệt , tăng gấp 2,75 lần so với năm 2005 (12 sáng kiến cải tiến), các sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích đã góp phần đặc biệt quan trọng vào việc tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty.

*  Tóm lại, nếu như năm 2004 Công ty có 04 khủng hoảng là:

· Thiếu hụt vốn lưu động, mất cân đối trong thu chi, nợ vay ngân hàng 30 tỷ đồng;

· Thị trường bị mất, hệ thống phân phối tan rã; kết quả SXKD lỗ hơn 2 tỷ VND.
· MMTB không đồng bộ, nhiều khuyếm khuyết;

· Tinh thần CBCNV và cổ đông bị khủng khoảng trầm trọng.

Thì đến hết năm 2006, Công ty đã giải quyết được 03 khủng hoảng, riêng khủng hoảng về tiền vốn sẽ được giải quyết sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong Quý 1 năm 2007. Như vậy, cơ sở vững chắc để BÔNG BẠCH TUYẾT phát triển nhanh, mạnh từ năm 2007 đã được xây dựng xong.

III. KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2007 TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM SAU
1. Kế hoạch SXKD năm 2007:

	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN (VNĐ)
	%DT
	Ghi chú

	1
	Doanh thu thuần 
	   80,400,000,000 
	100%
	Dự kiến doanh số BQ hàng tháng 6,7 tỷ đồng (tăng 23% so với 2006) 

	2
	Giá vốn hàng bán 
	    52,260,000,000 
	65%
	

	3
	Lợi nhuận gộp 
	    28,140,000,000 
	35%
	

	4
	Chi phí bán hàng
	    12,060,000,000 
	15.0%
	

	5
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	      5,226,000,000 
	6.5%
	

	6
	Thu nhập từ hoạt động tài chính
	      1,500,000,000 
	1.87%
	

	7
	Chi phí hoạt động tài chính (lãi vay) 
	      1,707,000,000 
	2.12%
	

	8
	Lợi nhuận khác (khai thác các lô đất)
	1,400,000,000
	1.74%
	

	9
	Phân bổ chi phí Marketing 2006
	1,500,000,000
	1.87%
	

	10
	Bù lỗ 2004
	1,065,000,000
	1.32%
	

	11
	Lợi nhuận trước thuế 
	    9,482,000,000 
	11.79%
	

	12
	Thuế thu nhập doanh nghiệp (12.5%)
	      1,185,250,000 
	1.47%
	

	13
	Lợi nhuận sau thuế 
	8,296,750,000
	10.32%
	

	14
	Trích quỹ dự phòng (5%)
	         414,837,500 
	0.52%
	

	15
	Lợi nhuận còn lại
	      7,881,912,500
	9.80%
	


2. Biện pháp thực hiện

2.1  Về bán hàng:

· Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống phân phối, củng cố đội ngũ nhân sự bán hàng, khai thác chiều sâu hoạt động bán hàng.

· Khai thác & phát triển hiệu quả kênh key account để đẩy mạnh tiêu thụ Gạc, sản phẩm tăm bông y tế và các sản phẩm y tế mới.

· Thành lập Phòng Xuất Khẩu trực thuộc Khối Bán hàng để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

· Doanh số dự kiến thực hiện trong năm 2007 là 80,4 tỷ đồng

2.2 Về sản xuất và công tác kỹ thuật công nghệ:

· Ổn định chất lượng và nâng công suất sử dụng máy, đầu tư dây chuyền sản xuất gạc.

· Tiếp tục nghiên cứu cải tiến hợp lý hóa sản xuất giúp tiết kiệm chi phí sản xuất.

· Hệ thống hóa các qui trình kiểm tra kiểm soát chất lượng tương đối đầy đủ, hạn chế tối đa việc vi phạm chất lượng nghiêm trọng

· Xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025.

· Tổng sản lượng kế hoạch sản xuất năm 2007 khoảng 1.600 tấn sản phẩm các loại.
2.3 Về công tác NCPT&TT:

· Thành lập khối NCPT&TT, đầu tư mạnh nhân lực và tài lực cho NCPT&TT để trở thành bộ phận dẫn đạo toàn công ty.

· Xây dựng và triển khai các hoạt động Marketing hiệu quả nhằm đánh bóng, gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu BBT, gia tăng doanh số và độ phủ.

· Đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất gạc, đầu tư ngành gạc theo định hướng đưa BBT trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong việc sản xuất, cung cấp gạc, đủ điều kiện cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài và xuất khẩu gạc, đầu tư nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất gạc theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng quy trình sản xuất gạc theo tiêu chuẩn ISO.

· Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để có thể nắm bắt hoạt động của các đối thủ, phục vụ cho việc đưa ra cách thức đối phó và vượt qua các đối thủ. Tìm kiếm và đàm phán với các nhà cung cấp để chủ động nguồn NVL và đàm phán giá cả có lợi nhất.

· Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sử dụng công nghệ hiện tại để cho ra đời các sản phẩm mới phù hợp và đón đầu nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

· Đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các sản phẩm trong ngành y tế.

· Đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có để thay thế những sản phẩm có vòng đời đi xuống.

· Hoàn thành và cập nhật thường xuyên một cách chuyên nghiệp cơ sở dữ liệu về sản phẩm, công nghệ, thị trường, nhà cung cấp.

2.4 Về công tác đầu tư và tài chính.

· Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính (ngân sách đầu tư 5->10 tỷ).

· Khai thác hiệu quả các lô đất: đầu tư thành lập trường Cao đẳng công nghệ kỹ thuật và xây dựng văn phòng cho thuê.
· Quản lý chi phí theo ngành hàng, tăng cường công tác kiểm soát chi phí, tồn kho một cách hợp lý, tích cực thu hồi công nợ, xác định vốn vay ngân hàng hợp lý, cân đối thu chi, chủ động nguồn vốn lưu động đáp ứng yêu cầu chi tiêu trong điều kiện tốc độ gia tăng doanh số nhanh. 

2.5 Về công tác cấu trúc tổ chức, chính sách nhân sự: 

· Hoàn chỉnh quy trình, quy phạm giải quyết công việc và các công cụ hỗ trợ. Tổ chức quản trị theo mô hình Tổng Giám Đốc và các Giám Đốc Khối theo chức năng: Khối Bán hàng, Khối Sản xuất, Khối Nghiên cứu – Phát triển, Khối Đầu tư Tài chính và Kế toán, Khối Hành chánh – Nhân sự.

· Đào tạo và bổ sung nhân sự đủ tầm để đáp ứng tiến trình hội nhập của BBT vào nền kinh tế thế giới.

· Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ để CBCNV yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.
· Xây dựng và lấy chứng chỉ ISO 9001:2000 cho toàn Công ty.

IV. Báo cáo tài chính
Các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán.
V. Các Công ty có liên quan
· Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp: 0

· Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức/Công ty nắm: 0.
VI. Tổ chức Nhân sự:
· Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHUYÊN MÔN
	CHỨC VỤ

	1
	VÕ NGỌC THÀNH
	1961
	· Kỹ sư Cơ khí
· Cử nhân Châu Á học và Quản trị Thị trường
	Chủ tịch HĐQT

	2
	TRẦN CAO TRƯỢNG
	1956
	· Cử nhân Kinh tế
· Cao cấp chính trị 
	P. Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc 

	3
	TẠ XUÂN THỌ
	1966
	· Kỹ sư Cơ khí
· CEO, MQMS
· MBA of Royal Education
	TV. HÑQT
P. Tổng Giám đốc 

	4
	LÊ VĂN MINH
	1963
	Thạc sĩ Kinh tế
	TV. HÑQT

	5
	CHÂU VINH QUANG
	1976
	Cử nhân QTKD chuyên ngành Tài chính Thương mại
	TV. HÑQT

	6
	NGUYỄN XUÂN HẢI
	1958
	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
	Nguyên CT. HĐQT từ nhiệm T12/06

	7
	TRẦN LÊ VIỆT HÙNG
	1970
	Cử nhân Kính tế – Tài chính
	Trưởng BKS

	8
	NGUYỄN ĐỨC THỐNG
	1968
	Đại học Quản trị Kinh doanh
	TV. BKS

	9
	NGUYEÃN THÒ THANH TAÂM
	1956
	-  Dược sĩ Đại học
-  Cử nhân Kinh tế ngoại thương
	TV. BKS


· Thay đổi trong Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Xuân Hải từ nhiệm TV.HĐQT do bận công việc cá nhân.

· Thay đổi Tổng Giám đốc: Không

· Tổng số BCNV Công ty: 330 người. Chính sách đối với người lao động: thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật lao động, quan tâm và có nhiều chính sách tốt để giữ gìn, phát triển và thu hút lao động có trình độ cao, có chuyên môn, tay nghề, gắn bó và tâm huyết với công ty.
· 
Cơ cấu tổ chức Công ty:

VII. Thông tin Cổ đông và Hội đồng Quản trị  Công ty:

1. Thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

· Số thành viên độc lập không điều hành: Hội đồng Quản trị 3/5; Ban Kiểm soát: 3/3.
· Khả năng thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị: các thành viên có năng lực, trình độ, có thâm niên công tác và kinh nghiệm trong công việc đảm trách, có tâm huyết với sự phát triển của Công ty.

· Các Tiểu ban trong Hội đồng Quản trị:

· Tiểu ban Tài chính- Đầu tư:Thực hiện thẩm định và triển khai chỉ đạo các dự án đầu tư, kế hoạch tài chính – ngân sách…
· Tiểu ban Kinh doanh – Tiếp thị: thẩm định và chỉ đạo chiến lược kinh doanh tiếp thị

· Tiểu ban Sản xuất – Công nghệ:Theo dõi, chỉ đạo công tác đầu tư công nghệ, sản xuất

· Tiểu ban Nhân sự: xác lập cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm, lương thưởng… 

· Tiểu ban công bố thông tin: cung cấp và quản lý thông tin đối ngoại, thị trường…
· Giao dịch kinh doanh liên quan của các TV. HĐQT đối với Công ty: Không.

· Việc bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: thực hiện theo quy định pháp luật và quy định của công ty.

· Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của TV. Hội đồng Quản trị:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Số CP 01/04/2006
	Số CP 

hiện tại
	Tỉ lệ%

	1
	VÕ NGỌC THÀNH
	0
	200.000
	2,92

	2
	TRẦN CAO TRƯỢNG
	1.066.140
	1.066.140
	15,9

	3
	TẠ XUÂN THỌ
	1.046.200
	1.046.200
	15,3

	4
	LÊ VĂN MINH
	210.570
	210.570
	3,07

	5
	CHÂU VINH QUANG
	58.090
	58.090
	0,85

	6
	NGUYỄN XUÂN HẢI
	105.000
	0
	0


· Thù lao của TV. Hội đồng Quản trị:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Thù lao (đ/tháng)
	Ghi chú

	1
	VÕ NGỌC THÀNH
	1.500.000
	

	2
	TRẦN CAO TRƯỢNG
	1.300.000
	

	3
	TẠ XUÂN THỌ
	1.000.000
	

	4
	LÊ VĂN MINH
	1.000.000
	

	5
	CHÂU VINH QUANG
	1.000.000
	

	6
	NGUYỄN XUÂN HẢI
	1.500.000
	Đã từ nhiệm


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
· Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:
	STT
	PHÂN LOẠI
	Số lượng Cổ đông
	Số lượng Cổ phiếu
	TỈ LỆ
CP/VÑL (%)
	GHI CHÚ

	        Trong nuôùc

	1
	CĐ Cá nhân
	1483
	3,961,050
	57.91
	 

	2
	CĐ Tổ chức
	15
	2,694,140
	39.39
	 

	        Nước ngoài 

	1
	CĐ Cá nhân
	42
	101,920
	1.49
	 

	2
	CĐ Tổ chức
	1
	3,690
	0.05
	 



Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết 































































Phòng Hành chính - Nhân sự








Phòng Tài chính - Kế toán








Phòng Cung ứng 





 Ban kiểm soát





Ban KS nội bộ





BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HÑQT





Phòng Xuất khẩu





Trung tâm bán hàng Miền Nam





Trung tâm bán hàng Miền Bắc








Khối Bán hàng








Phòng Mar-keting








Phòng Nghiên cứu – Phát triển





Khối NCPT & TT








Ban Kho Vận








Ngành BVS & Gạc Y tế








Ngành Bông








Ban Kiểm soát  chất lượng





Khối Sản xuất
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